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TOÙM TAÉT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả chất lượng

cuộc sống của người bệnh đái tháo đường týp 2, điều trị
ngoại trú, tại Bệnh viện Thành Nhàn, thành phố Hà Nội,
năm 2017. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi Chất lượng
cuộc sống người bệnh đái tháo đường Châu Á (Asian
Diabtes Quality of Life – AsianDQOL), được dịch sang
tiếng Việt và thử nghiệm độ tin cậy với điểm Cronbacks
Alpha =0,86. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tính trên
thang điểm 100, điểm CLCS chung của người bệnh là
58,36 ± 11,51, cao nhất là sức khỏe tâm thần (68,43 ±
18,86), lần lượt là chế độ ăn (63,57 ± 9,94), sức khỏe thể
chất (60,63 ± 19,97), lĩnh vực tài chính (54,85 ± 23,72),
thấp nhất là mối quan hệ cá nhân (34,14 ± 12,90). 72,7%
người bệnh có CLCS ở mức trung bình khá, 21,1% người
bệnh có CLCS khá, tốt. Chỉ 6,2% người bệnh có CLCS
ở mức trung bình kém và không có người bệnh nào có
điểm CLCS kém.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, Đái tháo đường týp
2, Bệnh viện

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, theo Bộ Y Tế công bố, tính đến năm

2012, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) trong cộng
đồng là 5,4% [1]. Theo xu hướng phát triển chung của
bệnh ĐTĐ trên thế giới và Việt Nam, người bệnh vào
điều trị ĐTĐ tại Phòng khám Nội tiết Bệnh viện Thanh
Nhàn ngày càng tăng, đặc biệt là tỉ lệ bệnh ĐTĐ týp 2.
Theo báo cáo của bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, năm
2012 có 2.990 người bệnh, năm 2016 có 7.230 người
bệnh, trong 6 tháng đầu năm 2017 có 5.036 người bệnh.
Trong đó, người bệnh ĐTĐ týp 2 chiếm 96% tổng số
người bệnh đang điều trị. Sự gia tăng tỷ lệ bệnh ĐTĐ
cũng đồng thời với việc gia tăng biến chứng, nhất là biến
chứng tim mạch. 

Các biến chứng này cùng với các stress về tâm lý
không chỉ làm giảm tuổi thọ mà còn ảnh hưởng trầm
trọng tới chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh.
Đo lường CLCS không những đóng vai trò quan trọng
trong việc đánh giá tác động của bệnh tật tới tình trạng
sức khỏe thể chất, khả năng hoạt động, đời sống tâm lý
hoặc tinh thần của người bệnh, mà còn cung cấp những
thông tin có giá trị giúp cho các cán bộ y tế và người
bệnh cùng hợp tác đưa ra quyết định lựa chọn tốt nhất có
thể về những chỉ định can thiệp phù hợp trong quá trình
chăm sóc và điều trị người bệnh, đồng thời cũng giúp
đánh giá sự thay đổi CLCS trong suốt quá trình điều trị,
giúp có cái nhìn toàn diện hơn về tác động của điều trị và
bệnh tật tới người bệnh [2]. 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu mô tả CLCS
của người bệnh nói chung và của người bệnh ĐTĐ nói
riêng, chủ yếu sử dụng bộ câu hỏi SF-36. Tại Việt Nam,
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các nghiên cứu về CLCS chưa được quan tâm nhiều, đặc
biệt là nghiên cứu về CLCS của người bệnh ĐTĐ týp 2
[3]. Do vậy nghiên cứu này thực hiện với mục tiêu mô tả
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ĐTĐ týp 2 điều trị
ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn, năm 2017 bằng bộ
câu hỏi chất lượng cuộc sống của người bệnh ĐTĐ Châu
Á (Asian Diabtes Quality of Life – AsianDQOL).
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Người bệnh ĐTĐ týp 2 đang điều trị ngoại trú tại

Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng nghiên cứu không
bao gồm người bệnh có bệnh lý tâm thần, rối loạn hành
vi tâm thần hoặc sa sút trí tuệ. Sử dụng các thuốc ảnh
hưởng đến hoạt động tâm thần như các thuốc an thần và
thuốc chống trầm cảm. Phụ nữ đang mang thai.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian thu thập số liệu từ tháng 11-12 năm 2017
Địa điểm: Phòng khám ngoại trú, điều trị ĐTĐ,

Bệnh Viện Thanh Nhàn, Hà Nội.
2.3. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
2.4.1. Cỡ mẫu
Cỡ mẫu: Được tính theo công thức một giá trị trung

bình

n: Là cỡ mẫu nghiên cứu của đối tượng ĐTĐ týp 2
á: Mức ý nghĩa thống kế với á =0,05 thì hệ số Z1-á/2

= 1,96
ó2: Độ lệch chuẩn, với ó = 14,4 (Nguyễn Thị Xuân

nghiên cứu CLCS trên người bệnh ĐTĐ týp 2 điều trị
ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh năm
2015 [4])

d: Độ lệch chính xác tuyệt đối mong muốn = 1.3
Đã có 512 người bệnh ĐTĐ týp 2 tham gia nghiên

cứu này.
2.4.2. Phương pháp chọn mẫu
Ngẫu nhiên hệ thống. 
2.4.3. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu
2.4.3.1. Công cụ thu thập số liệu
AsianDQOL bao gồm 21 câu hỏi, bao gồm 5 phần:

Chế độ ăn, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, tài
chính và mối quan hệ cá nhân [5]. Bộ câu hỏi được dịch
sang tiếng Việt, sau đó xin ý kiến chuyên gia, thử

nghiệm để đánh giá tính giá trị và sử dụng của bộ câu
hỏi với chỉ số Cronbach's Alpha = 0,86.

2.4.3.2. Phân tích số liệu
Số liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm

Epidata 3.1 và SPSS 16.0. Giá trị trung bình, độ lệch
chuẩn, số lượng và tỷ lệ (%) được sử dụng cho mô tả
CLCS của người bệnh ĐTĐ. Cụ thể: Điểm trung bình
CLCS được mô tả cho 5 lĩnh vực là sức khỏe thể chất,
tinh thần, chế độ ăn, tài chính và mối quan hệ cá nhân.
Phân loại CLCS với 4 mức: 0-#25 điểm: CLCS kém; 25-
#50 điểm: CLCS trung bình kém; 50-#75 điểm: CLCS
trung bình khá; 75-100 điểm: CLCS khá, tốt.

2.5. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được sự đồng ý của Ban Giám Đốc, lãnh

đạo khoa khám bệnh, bác sĩ, điều dưỡng tại khoa Phòng
khám nội tiết, Bệnh viện Thanh Nhàn. Người bệnh tự
nguyện tham gia nghiên cứu và thông tin chỉ dùng cho
mục đích nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ

Nghiên cứu được thực hiện trên 512 người bệnh
ĐTĐ týp 2, Tuổi trung bình 66,3 ± 9,9 tuổi. Người bệnh
là nữ giới chiếm đa số với 65,8%, chủ yếu là hưu trí
(76,6%). Người bệnh có trình độ học vấn trung học cơ sở
và tiểu học là tương đương nhau, với 35%, vẫn còn 6,8%
người bệnh không biết chữ và không có người bệnh nào
có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên. Về tình trạng
hôn nhân, đa số người bệnh có vợ/ chồng chiếm 94,5%,
còn lại 2,5% đã ly hôn/ góa. Phần lớn người bệnh có bảo
hiểm y tế (96,5%), kinh tế không nghèo (91,6%) và có
người sống cùng (94,3%).

Điểm CLCS về chế độ ăn của người bệnh ĐTĐ týp
2 cao nhất là với tuân thủ chế độ ăn hiện tại là một gánh
nặng 67,53 ± 16,75 điểm, thấp nhất với 38,96 ± 22,78 ở
mục vẫn muốn ăn thêm những thức ăn mình thích.

Đánh giá CLCS về sức khỏe thể chất, cao nhất là
người bệnh cảm thấy yếu đi hoặc mệt mỏi hơn có 61,96
± 23,61 điểm, thấp nhất là cảm thấy bệnh ĐTĐ cản trở
mình thực hiện các hoạt động yêu thích với 59,62 ±
25,44 điểm.

Điểm CLCS về sức khỏe tâm thần cao nhất ở khó
khăn trong việc nhận biết khuôn mặt, địa điểm hay số
với 70,07 ± 22,86 điểm, thấp nhất ở quên những chuyện
xảy ra gần đây với 67,58 ± 23,43 điểm.

Điểm CLCS về tài chính cao nhất ở gặp khó khăn
trong việc chi trả chi phí y tế với 58,35 ± 29,76. Trong
khi đó thấp nhất về chi phí y tế trong tương lai với 51,22
± 27,58 điểm.
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Điểm CLCS của người bệnh ĐTĐ týp 2 về mối quan
hệ cá nhân thấp nhất ở mối quan hệ với vợ/chồng với
34,14 ± 22,90 điểm, còn cao nhất là ham muốn tình dục
so với 6 tháng trước với 48,5 ± 6,28 điểm.

Điểm CLCS chung của người bệnh là 58,36 ± 11,51
điểm, trong đó cao nhất ở mục sức khỏe tâm thần là
68,43 ± 18,86 điểm còn thấp nhất là mối quan hệ cá
nhân với 34,14 ± 12,90 điểm. Ở lĩnh vực chế độ ăn đạt
trung bình 63,57 ± 9,94 điểm, sức khỏe thể chất là 60,63
± 19,97 điểm; lĩnh vực tài chính là 54,85 ± 23,72 điểm.

Đa số người bệnh có CLCS ở mức trung bình khá với
72,7%, tiếp đó là CLCS khá, tốt với 21,1%. Chỉ 6,2%
người bệnh có CLCS ở mức trung bình kém và không có
người bệnh nào có điểm CLCS kém.
IV. BÀN LUẬN

AsianDQOL là bộ công cụ chú trọng vào các khía
cạnh sức khỏe phù hợp nhất với tình trạng bệnh ĐTĐ.
Việc tính toán chỉ số AsianDQOL dựa trên 5 nhóm: Chế
độ ăn, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, tài chính và
mối quan hệ cá nhân [7]. Đánh giá CLCS lĩnh vực chế
độ ăn với các câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng liên quan
đến việc ăn uống hằng ngày. 

Điểm trung bình về lĩnh vực này trong nghiên cứu
chúng tôi là 63,57 ± 9,94 trong đó trung bình cao nhất khi
được hỏi về việc tuân thủ chế độ ăn hiện tại là một gánh
nặng với 72,36 ± 21,63. Chế độ ăn uống trong bệnh ĐTĐ
là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị
bệnh, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa các
biến chứng. Về điểm trung bình CLCS về sức khỏe thể
chất của người bệnh tham gia nghiên cứu là 60,63 ± 19,97.
Kết quả của chúng tôi tương tự với tác giả Võ Tuấn Khoa

(2008) nghiên cứu CLCS của 36 người bệnh ĐTĐ týp 2
biến chứng đoạn chi với 36 người bệnh ĐTĐ týp 2 không
có biến chứng này điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết Bệnh
viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh (63,3) (chúng tôi
chọn nhóm không có biến chứng đoạn chi để so sánh) [8],
và của Nguyễn Đình Tuấn nghiên cứu CLCS của 385
người bệnh ĐTĐ týp 2 tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Lê
Lợi thành phố Vũng Tàu (60,79), cao hơn nghiên cứu của
tác giả Trần Như Hoàng (2011) nghiên cứu tác động của
các biến chứng lên CLCS của 200 người bệnh ĐTĐ týp 2
tại Phòng khám Bệnh viện Nhân Dân 115 thành phố Hồ
Chí Minh (53,1) [9].

Có sự hạn chế về hoạt động thể lực có thể do người
bệnh hầu hết đều tuổi cao vì vậy họ ít tham gia công việc
hằng ngày hoặc không phải làm những công việc mà
con cháu họ chủ yếu làm. Nghiên cứu của chúng tôi cho
thấy, điểm CLCS trung bình lĩnh vực sức khỏe tâm thần
68,43 ± 18,86 trong đó cao nhất là khó khăn trong việc
nhận biến khuôn mặt, địa điểm hay số với 70,07 ± 22,86
điểm, tiếp đó là quên những chuyện xảy ra gần đây với
67,58 ± 23,43 điểm. Những yếu tố nguy cơ gây suy giảm
nhận thức và sa sút trí tuệ trên người bệnh ĐTĐ được
xác định là tuổi, giới, trình độ học vấn, bệnh lý trầm
cảm, chỉ số đường huyết, điều trị bằng insulin.

Về điểm CLCS liên quan đến tài chính, người bệnh
gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí y tế có điểm
CLCS cao nhất với 58,35 ± 29,76, chi phí cho ĐTĐ đã
được BHYT chi trả, tuy nhiên những chi phí liên quan
đến quá trình điều trị còn rất cao nên điểm CLCS lĩnh
vực này còn khá thấp so với 3 lĩnh vực đã nêu trên. Về
các mối quan hệ cá nhân như mối quan hệ với vợ chồng,

Bảng 3.1 Điểm chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường týp 2 về chế độ ăn

Bảng 3.2 Điểm chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường týp 2 về sức khỏe thể chất
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quan hệ tình dục và ham muốn tình dục so với 6 tháng
trước. Kết quả cho thấy còn 301/512 đối tượng nghiên
cứu còn quan hệ tình dục với vợ/ chồng. Tuy nhiên điểm

CLCS về mối quan hệ này rất thấp, trung bình khoảng
34,14 ± 22,90, trong đó khi hỏi về chất lượng của quan
hệ tình dục so với 6 tháng trước đây có điểm CLCS cao
nhất trong lĩnh vực này với 48,34 ± 6,87, còn thấp nhất
là mối quan hệ với vợ/chồng là 34,14 ± 12,90. 

Đánh giá điểm trung bình CLCS của người bệnh
ĐTĐ týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn
là 58,36 ± 11,51, trong đó đa số người bệnh có CLCS ở
mức trung bình khá chiếm 71,9%, mức khá tốt là 7,4%,
có 20,7% đối tượng có CLCS ở mức trung bình- kém và
không có đối tượng nào ở mức kém. Kết quả này cao
hơn nghiên cứu Nguyễn Thị Xuân (2015) có 54,2%
người bệnh có CLCS trung bình khá, khá; 40,8% người
bệnh có CLCS ở mức trung bình; chỉ có 3,8% người
bệnh có CLCS ở mức khá tốt và tốt; và vẫn còn 1,2%
người bệnh có CLCS ở mức kém. Tỷ lệ người bệnh có
điểm CLCS ở mức trung bình trở xuống chiếm tỷ lệ
tương đối cao.Vì vậy, trong quá trình chăm sóc và điều

trị cho những người bệnh ĐTĐ týp 2 cần tập trung nhiều
hơn đối với những dối tượng này như tư vấn giúp họ cải
thiện một số hạn chế làm ảnh hưởng tới CLCS [4].
V. KẾT LUẬN

Sử dụng phiên bản tiếng việt bộ công cụ
AsianDQOL ở Việt Nam trên đối tượng bệnh nhân điều
trị ĐTĐ týp 2 ngoại trú ở bệnh viện Thanh Nhàn. Về kết
quả đa số người bệnh có CLCS ở mức trung bình khá
(72,7%), tiếp đó là CLCS khá (21,1%). Chỉ 6,2% người
bệnh có CLCS ở mức trung bình kém và không có người
bệnh nào có điểm CLCS kém. Điểm chất lượng cuộc
sống chung ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe tâm
thần và ít nhất với các mối quan hệ các nhân.
LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ
nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân; đặc biệt là cán bộ
giáo viên các trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa
khoa Thanh Nhàn, Hà Nội.
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THE QUALITY LIFE OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS OUTPATIENT
TREATMENT AT THE THANH NHAN HOSPTAL IN 2017

ABSTRACT

A cross sectional descriptive study described the quality of life (QOL) of patients with type 2 diabetes mellitus,
outpatient treatment at Thanh Nhan Hospital, Hanoi in 2017. This study used Quality Questionnaire AsianDQOL,
translated into Vietnamese and tested for reliability with Cronhback's Alpha score of 0.86. On a scale of 100, the
QOL score was 58.36 ± 11.51, the highest was mental health (68.43 ± 18.86), respectively. Physical health (60.63
± 19.97), financial sector (54.85 ± 23.72), the lowest was personal relationships (34, 14 ± 22.90). 72.7% of patients
had QOL on average, 21.1% had good and good QOL. Only 6.2% of patients with QOL were on average and none
of the patients had poor QOL scores.

Key words: quality of life, type 2 diabetes, hospital
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